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LỜI CẢM ƠN 

Để hoàn tất một luận văn thạc sĩ yêu cầu sự tập trung, sự cố gắng và độc 

lập nghiên cứu. Bản thân tôi sau những năm tháng học tập vất vả và nghiên cứu 

cũng đã cố gắng để hoàn thành được luận văn này. Tôi luôn ghi nhận những sự 

đóng góp giúp đỡ nhiệt tình của những người bên cạnh mình, sự ủng hộ, sự hỗ 

trợ của gia đình bạn bè giúp tôi có thêm động lực để hoàn thành luận tốt nghiệp, 

nhân đây tôi muốn gửi lời cảm ơn nhất tới họ. 

Lời cảm ơn trân trọng đầu tiên tôi muốn dành tới TS Nguyễn Thị Hồng 

Minh, đã hướng dẫn tôi trong suốt quá trình làm luận văn, nhờ sự định hướng 

của cô giúp tôi tự tin nghiên cứu những vấn đề mới và giải quyết bài toán một 

cách khoa học. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học công nghệ thông 

tin, Đại học Thái nguyên, khoa CNTT đã tạo các điều kiện cho chúng tôi được 

học tập và làm khóa luận một cách thuận lợi. 

Lời cảm ơn sâu sắc muốn được gửi tới các thầy cô giáo đã dạy dỗ và mở ra 

cho chúng tôi thấy chân trời tri thức mới, hướng dẫn chúng tôi cách khám phá 

và làm chủ công nghệ mới. 

Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể lớp CHK11D-KHMT đã 

cùng tôi đi qua những tháng ngày miệt mài học tập, cùng chia sẻ những niềm 

vui nỗi buồn, động viên tôi đi qua những khó khăn, để tôi vững bước vượt qua 

những vất vả, quyết tâm hoàn thành luận văn này. 

Tuy nhiên do thời gian có hạn, mặc dù đã nỗ lực cố gắng hết mình nhưng 

chắc rằng luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự chỉ bảo, 

góp ý tận tình của Quý thầy cô và các bạn. 
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Phần Mở đầu 

Video ra đời vào những năm đầu của thế kỷ XX và phát triển khá mạnh 

mẽ, nhưng phải đến cuối thập kỷ XX video số mới phát triển. Với sự ra đời và 

phát triển mạnh của máy tính và hệ thống viễn thông, dữ liệu video đã được số 

hoá và đưa vào xử lý trên hệ thống máy tính. Việc xử lý dữ liệu video được số 

hoá trên máy tính tỏ ra khá hiệu quả. Kết quả là dữ liệu video số đã được đưa 

vào rất nhiều ứng dụng trong thực tế như truyền hình, đào tạo điện tử dựa vào 

máy tính, hỗ trợ đào tạo trên mạng, hệ thống mô phỏng, video theo yêu cầu. 

Video là phương tiện thông tin đại chúng có độ phân giải cao và nội dung 

thông tin rất phong phú. Tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân như: chất lượng thiết 

bị thu nhận video, do chuyển động của đối tượng… làm thiếu khuyết các khung 

hình trong video, ảnh hưởng đến nội dung, chất lượng của video. Do đó cần tái 

tạo các khung hình bị thiếu khuyết trong video. Hiện nay có rất nhiều công trình 

nghiên cứu để tái tạo các khung hình bị thiếu khuyết trong video và đã đạt được 

những kết quả nhất định. Tuy nhiên việc sử dụng kỹ thuật nội suy bù chuyển 

động để tái tạo khung hình bị thiếu khuyết trong video vẫn chưa có nhiều sự đầu 

tư, nghiên cứu chuyên sâu. Xuất phát trong hoàn cảnh đó luận văn lựa chọn đề 

tài: Tái tạo video dựa vào kỹ thuật nội suy bù chuyển động. 

Để đạt được mục tiêu đề ra, luận văn tập trung nghiên cứu một số vấn đề 

cơ bản sau đây:  

"Nghiên cứu tổng quan về video". Phần này trình bày một số khái niệm và 

các vấn đề cơ bản trong xử lý và tái tạo video. 

"Nghiên cứu một số kỹ thuật trích rút và tái tạo video". Phần này trình bày 

các nghiên cứu về kỹ thuật trừ ảnh và lọc ảnh, các ưu và nhược điểm của từng kỹ 

thuật trong việc xác định cảnh của video và trích rút khung hình đặc trưng trong 

mỗi cảnh của video để lưu trữ. Phần này cũng trình bày các nghiên cứu về các 

kỹ thuật tạo lập khung hình trung gian trong việc tái tạo đoạn video từ các khung 

hình đại diện dựa vào kỹ thuật nội suy bù chuyển động. 
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"Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật tái tạo video". Đưa ra một số ứng dụng 

kỹ thuật tái tạo video. Cài đặt và thử nghiệm và đánh giá kỹ thuật tái tạo video 

dựa vào kỹ thuật nội suy bù chuyển động để khôi phục lại các khung hình bị 

thiếu khuyết từ những khung hình đã trích rút. 

Trên cơ sở các mục tiêu đặt ra, cấu trúc của luận văn bao gồm 3 chương: 

Chương 1: Khái quát về video và bài toán tái tạo video  

Chương 2: Một số vấn đề trong tái tạo video.  

 Chương 3: Chương trình thử nghiệm 
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Chương 1 

kháI quát về video và bài toán táI tạo video 

1.1. Khái quát về video 

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản 

Video là tập hợp các khung hình (frames), mỗi khung hình là một ảnh. 

Shot (hay lia) là đơn vị cơ sở của video. Một lia là một đơn vị vật lý của dòng 

video, gồm các chuỗi các khung hình liên tiếp, không thể chia nhỏ hơn, ứng với 

một thao tác camera đơn. 

Scene (cảnh) là các đơn vị logic của dòng video, một cảnh gồm các lia 

liên quan về không gian và liền kề về thời gian, cùng mô tả một nội dung ngữ 

nghĩa hoặc một tình tiết. Khi phim được chiếu, các khung hình lần lượt được 

hiển thị ở tốc độ nhất định. Tốc độ thường thấy ở các định dạng video khác nhau 

là 25 hoặc 30 hình/s. Như vậy, một giờ video sẽ có số lượng khung hình tương 

ứng là 90000 hoặc là 1080000.  

Cấu trúc phân cấp của video được thể hiện trên hình dưới đây. 

 

Hình 1.1: Cấu trúc phân cấp video 

Phân đoạn video là quá trình phân tích và chia nội dung hình ảnh video 

thành các đơn vị cơ sở gọi là các lia (shot). Việc lấy mẫu chính là chọn gần đúng 

một khung video đại diện cho mỗi lia (hoặc nhiều hơn tuỳ theo mức độ phức tạp 

của nội dung hình ảnh của lia) và được gọi là các khung khoá. Khung khoá là 

khung hình đại diện mô tả nội dung chính của shot. Quá trình phân đoạn dữ liệu 

video tiến hành, phát hiện sự chuyển đổi từ lia này sang lia khác hay chính là sự 

phát hiện ranh giới giữa các lia (đó chính là đo sự khác nhau giữa các khung 

hình liền kề). Trong hình dưới đây minh họa về sự chuyển đổi giữa các lia: 
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Hình 1.2: Minh hoạ về sự chuyển đổi giữa các lia 

1.1.1.1.Các dạng video 

1.1.1.1.1.Video tương tự 

NTSC Video: Đây là dạng Video tương tự với 525 dòng trên một khung hình, 

30 khung hình trong một giây, quét cách dòng, chia làm hai trường (mỗi trường 

262.5 dòng), có 20 dòng dự trữ cho thông tin điều khiển tại thời điểm bắt đầu 

mỗi trường. 

PAL Video: Dạng Video này có 625 dòng trên một khung hình, 25 khung hình 

trong một giây, quét cách dòng. Khung gồm hai trường chẵn lẽ, mỗi trường bao 

gồm 312.5 dòng. 

1.1.1.1.2.Video số 

Một số tiêu chuẩn của Video số lấy theo tiêu chuẩn CCI. 

 

CCIR 

601525/60 

NTSC 

CCIR 

601625/50 

PAL/SECAM 

CIF QCIF 

Độ phân giải 

độ chói 
720x480 360x576 352x288 176x144 

Độ phân giải 

màu sắc 
360x480 360x576 176x144 88x72 

Lấy mẫu màu 4:2:2 4:2:2 4:2:0 4:2:0 

Số trường /s 60 50 30,15,10,7.5 30,15,10,7.5 

Cách quét Cách dòng Cách dòng Liên tục Liên tục 

Bảng 1. 1: Các tiêu chuẩn của Video số 


